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· Địa điểm xây dựng
Công trình “NHÀ GA HÀNH KHÁCH CẢNG HÀNG KHÔNG ĐỒNG HỚI” được xây dựng tại tỉnh Quảng Bình, điều kiện tự nhiên địa lý như sau:
	Diện tích tự nhiên của Tỉnh Quảng Bình là 8051km2, dân số 81 vạn người (2002), chiếm 2,4% diện tích tự nhiên và 1,1% dân số cả nước. Tỉnh Quảng Bình có bờ biển dài 116,04km ở phía Đông và có đường biên giới với nước bạn Lào ở phía Tây dài trên 201km. Tỉnh có đường quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh (có 2 nhánh dài 371km: Phía Đông 193km, phía Tây 178km), đường sắt Thống Nhất chạy suốt chiều dài của tỉnh từ Bắc đến Nam và quốc lộ 12A nối với Lào theo hướng Đông Tây.
	Tỉnh Quảng Bình nằm ở vị trí như giao điểm của 2 miền Bắc Nam, nơi giao thoa các đặc thù lãnh thổ 2 miền nên dễ hoà nhập tiếp thụ những tiến bộ kinh tế, khoa học - kỹ thuật, nơi có các trục lộ lớn của quốc gia xuyên suốt chiều dài tỉnh là mối giao lưu của 2 miền Bắc Nam. 
	Vị trí địa lý trên tạo cho Quảng Bình có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng liên doanh, liên kết, sớm hoà nhập vào xu thế chung của cả nước, trong đó có điều kiện phát triển nhanh các ngành kinh tế mũi nhọn.
	Địa hình Quảng Bình hẹp và dốc từ Tây sang Đông với dãy núi cao Trường Sơn ở phía Tây, kế tiếp là bãi bát úp bãi đồng bằng nhỏ và cuối cùng là bãi cát ven biển.	Quảng Bình ở vào nơi hẹp nhất của lãnh thổ Việt Nam, tại vĩ độ Đồng Hới, chiều ngang Đông - Tây xấp xỉ 50 km, tạo ra núi - rừng - đồng bằng - biển gần nhau, thuận lợi cho nghiên cứu tham quan du lịch.
	Phần lớn diện tích Quảng Bình được hình thành là do những chuyển động, nâng của trái đất xảy ra ở cuối đại cổ sinh (cách đây chừng 200 triệu năm). Địa hình Quảng Bình với sự tạo hoá của thiên nhiên đã để lại nhiều thắng cảnh đẹp, đặc biệt hệ thống Hang Động đầy huyền bí và quyến rũ. Đoàn thám hiểm Hoàng Gia Anh thám hiểm đã công bố tập san Việt Nam 1992 bản danh mục các hang động ở Quảng Bình mà đoàn đã khảo sát được: Hang Vòm 13.690 m, hang Phong Nha 7.729 m, hang Tối 5.288 m, hang Rục Mòn 2.863 m, hang Rục Cà Roòng 2.800 m, hang Chà áng 667 m, hang Con Chuột 279 m, hang Minh Cầm 246 m, hang Bàn Cờ 144 m, hang Khai 100 m, là cả một hệ thống hang động với cảnh quan kỳ vĩ.
	Tỉnh Quảng Bình có bờ biển dài, đã có 2 cảng nhỏ Nhật Lệ và Sông Gianh. Tỉnh đang xây dựng cảng biển Hòn La cho tàu lớn dưới 10 vạn tấn vào được. Tỉnh Quảng Bình có quốc lộ 12A nối từ cảng Hòn La với Lào tạo điều kiện thuận lợi hợp tác với Lào và các nước trong khu vực. ở vào vị trí trung độ của cả nước, lưới giao thoa các đặc thù lãnh thổ miền Bắc và miền Nam, có các trục lộ lớn của quốc gia xuyên suốt chiều dài của tỉnh, Quảng Bình có điều kiện tiếp cận và tiếp thu những công nghệ và phương thức quản lý tiên tiến. Quảng Bình có cửa khẩu Cha Lo và tương lai là 2 cửa khẩu quốc gia nữa, có điều kiện để phát triển kinh tế và thương mại vùng biên, gắn bó sự trao đổi hàng hoá và dịch vụ giữa ven biển và vùng đồi núi thông qua hành lang kinh tế đường 12. Mặt khác, Quảng Bình là một tỉnh ven biển, hướng ra biển trong phát triển và giao lưu kinh tế vẫn là một lợi thế lớn mà Quảng Bình chưa phát huy được mạnh.
· Cấp công trình: Cấp III
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Nằm ở khu vực miền bắc Trung Bộ, Cảng hàng không Đồng Hới đóng một vai trò quan trọng về mặt kinh tế cũng như quốc phòng.
· Đối với hàng không dân dụng, cảng hàng không Đồng Hới sẽ là một cảng hàng không chính ở khu vực bắc Trung Bộ, nối liền các trung tâm kinh tế chính trị quan trọng của cả nước (Hà Nội, Hải phòng, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang…) với khu vực Quảng Bình, Quảng Trị…, nơi có nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều di tích lịch sử và các khu du lịch.
· Đối với quân sự, sân bay Đồng Hới là một trong những vị trí phòng thủ then chốt trong chiến lược bảo vệ vùng trời tổ quốc. Trong mạng sân bay quân sự toàn quốc, sân bay Đồng Hới được xác định là sân bay chính trong chiến lược miền Trung, là sân bay cơ động và có nhiệm vụ trung chuyển trên trục Bắc-Nam của quân sự.
· Đối với tỉnh Quảng Bình, trong giai đoạn hiện đại hoá và công nghiệp hoá của nước, Thị xã Đồng Hới nói chung và Cảng hàng không Đồng Hới nói riêng sẽ đóng vai trò then chốt, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Bình và cả miền Bắc Trung Bộ.
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Tuyến Đồng Hới-Hà Nội:
	STT
	Năm quy hoạch
	Khối lượng vận chuyển (hành khách)

	1
	2005
	10 000

	2
	2006
	12 500

	3
	2007
	15 625

	4
	2008
	19 531

	5
	2009
	24 414

	6
	2010
	30 517

	7
	2011
	35 095

	8
	2012
	40 359

	9
	2013
	46 413

	10
	2014
	53 357

	11
	2015
	61 381


Tuyến Đồng Hới - TP Hồ Chí Minh: 
	STT
	Năm quy hoạch
	Khối lượng vận chuyển           (hành khách)

	1
	2005
	15 000

	2
	2006
	18 750

	3
	2007
	23 437

	4
	2008
	29 296

	5
	2009
	36 621

	6
	2010
	45 776

	7
	2011
	52 642

	8
	2012
	60 539

	9
	2013
	69 620

	10
	2014
	80 063

	11
	2015
	92 072
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Vị trí địa lý. 
Sân bay Đồng Hới có toạ độ: 17o05'00'' vĩ Bắc và 106o35'30'' kinh Đông. Sân bay Đồng Hới nằm tại khu vực thuộc địa phận xã Lộc Ninh, Thị xã Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình. Sân bay cách trung tâm Thị xã Đồng Hới 6km về phía Bắc. Phía Đông Sân bay cách bờ biển khoảng 1,8km, phía Tây cách Quốc lộ 1A (tại Km654) khoảng 0,8km.
	Theo đường chim bay, Sân bay Đồng Hới cách:
	- Cảng hàng không QT Nội Bài		: 425 km.
	- Cảng hàng không Cát Bi		: 420km.
	- Cảng hàng không Vinh			: 170 km.
	- Cảng hàng không Phú Bài		: 150 km.
	- Cảng hàng không Nha Trang		: 610 km.
	- Cảng hàng không QT Đà Nẵng	: 232 km.
	- Cảng hàng không QT Tân Sơn Nhất	: 800 km.
	Sân bay Đồng Hới nằm cạnh ngay thị xã Đồng Hới, giáp Quốc lộ 1A, gần đường Hồ Chí Minh. Từ đây các đường giao thông bộ, hàng không tới các khu vực khác trong đất nước đều tương đối thuận tiện.
Địa hình, đất đai. 
Sân bay Đồng Hới nằm vắt ngang qua địa hình đồi và sườn đồi. Cao độ sân bay 18m. Phía Đông giáp với sân bay có hồ nước chạy dọc khu bay, khả năng thoát nước tương đối tốt.
Địa chất công trình. 
Sân bay Đồng Hới nằm trên khu vực có địa chất công trình từ trên xuống dưới như sau:
- Lớp thứ nhất: Đất á sét mầu xám, nâu vàng, trạng thái cứng. Chiều dầy lớp biến đổi từ 0,50m đến 2,5m, trung bình 1,5m.
- Lớp thứ hai: Đất á sét lẫn nhiều sỏi sạn laterit mầu nâu đỏ, vàng, trạng thái cứng. Chiều dầy của lớp biến đổi từ 1,1m đến 5,4m, trung bình 3,3m.
- Lớp thứ ba: Đất á sét đôi chỗ lẫn ít sỏi sạn, mầu loang lổ, vàng nâu đỏ, xám trắng, trạng thái nửa cứng. Chiều dầy của lớp biến đổi từ 1,8m đến 6,2m, trung bình 4,0m. 
- Lớp thứ tư: Đất á sét mầu tím nhạt, xám trắng, loang nâu vàng, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng. Chiều dầy của lớp biến đổi từ 4,2m đến 9,0m, trung bình 6,6m.
- Lớp thứ năm: Đất sét lẫn sỏi sạn thạch anh mầu nâu đỏ, nâu hồng, phớt tím, trạng thái nửa cứng. Chiều dầy của lớp chưa xác định chính xác, vì khoan và xuyên đến độ sâu 20 m chưa xuyên qua lớp này.
Thuỷ văn. 
Sân bay Đồng Hới nằm trong vùng đồng bằng nhỏ hẹp, các con sông ở đây đều có đặc điểm ngắn, nhỏ, hẹp, mùa khô ít nước, mùa mưa thường có lũ lớn. Trong khu vực có các con sông chính sau:
	- Sông Nhật Lệ: Do hai nhánh sông Đại Giang và Kiến Giang của Lệ Thuỷ hợp thành chảy qua Thị xã Đồng Hới, sông chịu ảnh hưởng của bán nhật triều.
	- Sông Mỹ Cương: Hẹp, quanh co, chảy nối vào sông Nhật Lệ. Sông tạo ra hồ chứa nước Phú Vinh với dung tích khoảng 21 triệu m3.
	- Sông Cầu Rào: Biến đổi nhiều chỉ còn lại phần nhỏ.
	- Hồ: Quanh sân bay có nhiều hồ chứa nước (Đồng Sơn, Rẫy Họ, Bàu Cúc, Bàu Luồng), hồ Bàu Tró cung cấp nước cho Thị xã Đồng Hới.
	Mức nước dâng lớn nhất trong lịch sử đo được tại trạm thuỷ văn Đồng Hới (theo hệ thống cao độ quốc gia) năm 1983 là 2050mm.   
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	Nước ngầm chỉ xuất hiện ở các hố khoan sâu 10m và 20m, cao độ mực nước ngầm dao động từ 6,5m đến 8,1m. Qua kết quả thí nghiệm nước triết, nước không có tính chất ăn mòn bê tông cốt thép.
[bookmark: _Toc258585962][bookmark: _Toc258586234][bookmark: _Toc265649476]	Thời tiết khÝ hậu 
Nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam  và chịu ảnh hưởng của khí hậu vùng ven biển. Khí hậu khu vực Đồng Hới gồm hai mùa: Mùa nóng từ tháng 4 đến tháng 8, nhiệt độ trung bình ngày 25oC, tháng nóng nhất là tháng 6 và tháng 7 có ngày nhiệt độ lên tới 39oC, gió Tây Nam khô nóng thường gây hạn hán. Mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, nhiệt độ trung bình từ 19 đến 20oC, tháng 1 và tháng 2 là tháng lạnh nhất trong năm, nhiệt độ đôi khi xuống đến 8 - 10oC có kèm theo gió mùa Đông Bắc và mưa phùn.
Gió: Mùa mưa có các hướng gió chủ yếu là gió Đông và gió mùa Tây Bắc. Mùa khô có các hướng gió thịnh hành là gió Tây Nam và gió Đông Nam. Vận tốc gió trung bình năm: 2,6m/s. 
	Mưa: Lượng mưa không đều tập trung phần lớn vào tháng 9,10,11, kèm theo những trận bão lớn và hay gây lũ lụt, trung bình mỗi năm có từ 3 - 5 trận bão tràn qua. Lượng mưa hàng năm bình quân là 2272mm, cá biệt có năm 3000mm. Số ngày có mưa phùn trung bình năm: 18,1 ngày.
Bức xạ mặt trời: Số ngày nắng trong năm là 260 ngày, cường độ bức xạ bình quân năm 70 - 80Kcal/cm2, số giờ nắng trong năm khoảng 1800 - 2000 giờ, các tháng giữa mùa hè có số giờ nắng lớn hơn 200giờ/ tháng, các tháng giữa mùa đông có khoảng 100giờ/tháng. 
	Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình của không khí trong năm: 24,4oC. Nhiệt độ cực đại trung bình của tháng nóng nhất trong năm (tháng 6): 33,5oC. Nhiệt độ cực đại trung bình trong năm: 27,9oC. Nhiệt độ cực tiểu trung bình của không khí trong năm: 21,5oC. Nhiệt độ cực tiểu tuyệt đối của không khí: 7,7oC. Nhiệt độ cực đại tuyệt đối của không khí: 42,8oC. Biên độ trung bình ngày của nhiệt độ không khí: 6,4oC (tháng có biên độ trung bình ngày cao nhất - tháng 9: 7,6oC).
Độ ẩm: Độ ẩm tương đối trung bình của không khí: 84%, độ ẩm cực tiểu tuyệt đối của độ ẩm tương đối của không khí: 19%.
	Mây: Số ngày quang mây trung bình năm (theo lượng mây tổng quan): 18,8; Số ngày nhiều mây trung bình năm (theo lượng mây tổng quan): 206,8.
	Nắng: Số giờ nắng trung bình hàng năm: 1921h.
	Sương mù: Số ngày mù trong năm ít, chỉ có sương mù ở những thấp như cánh đồng, sông, biển. Khu vực sân bay ít bị ảnh hưởng của sương mù. Số ngày có sương mù trung bình năm: 13,3 ngày.
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1.1. Sơ đồ công nghệ của cảng hàng không Đồng Hới


  
Hình 3.1. Sơ đồ công nghệ Cảng hàng không Đồng Hới

1.2. Sơ đồ chuyển động của máy bay
Máy bay cất cánh
Đường cất 
hạ 
cánh
Chạy bon cất cánh trên đường CHC
Hệ thống đường lăn
Cất cánh
Sân đỗ hành khách, hàng hoá

Hình 3.2. Sơ đồ chuyển động của máy bay khi cất cánh
Máy  bay hạ cánh
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Hình 3.5. Sơ đồ chuyển động của luồng hành khách, hàng hoá đến
[bookmark: _Toc258585965][bookmark: _Toc258586237][bookmark: _Toc265649479]Bố trí giao thông cho quảng trường trước ga
Quảng trường trước nhà ga hành khách là điểm nút giao thông, tập trung mật
độ giao thông lớn bao gồm các phương tiện giao thông công cộng : đường sắt, tàu điện ngầm, ô tô buýt, taxi; các phương tiện giao thông cá nhân, hành khách và người đưa tiễn.
- Quy mô quảng trường phụ thuộc vào lưu lượng hành khách giờ cao điểm. Lưu lượng hành khách giờ cao điểm được xác định trên cơ sở dự báo lưu lượng hành khách hàng năm tính toán, có sử dụng hệ số không đồng đều ngày và giờ . Lưu lượng hành khách giờ cao điểm cũng có thể được tính gần đúng theo bảng 7.1 ( trang 109-cơ sở quy hoạch TMB CHK)
- Đối với nhà ga hành khách loại nhỏ và trung bình, quảng trường trước nhà ga thường được tổ chức thành một cấp chung cho hai tuyến đến và đi của hành khách và hàng hóa.
- Đối với nhà ga hành khách loại lớn, quảng trường trước nhà ga hành khách để đảm bảo vận chuyển khối lượng lớn hành khách thường đổ tổ chức thành hai cấp. Để đảm bảo được giải pháp đó cần phải phân tách 2 luồng hàng-khách đến và đi khỏi nhà ga theo phương đứng để rút ngắn tối đa khoảng cách đi bộ.
- Đối với nhà ga loại đặc biệt lớn, trong một số trường hợp để rút ngắn thời gian cho hành khách đi và đến nhà ga có quy mô lớn, có thể áp dụng sơ đồ phức tạp hơn, tổ chức quảng trường trước nhà ga thành 3 cấp: cấp trên cùng dành cho khách đi, cấp giữa dành cho khách đến, cấp dưới cùng là sân đỗ cho ô tô, tacxi, ô tô buyt.
[bookmark: _Toc258585966][bookmark: _Toc258586238][bookmark: _Toc265649480]Tính toán diện tích cho nhà ga
 Tổ chức mặt bằng công trình bao gồm các phòng chức năng sau:
Bảng 3.7
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	A
	Tầng 1:
	m2
	3 299,5
	

	1
	+ Hè trước, sau, bên
	m2
	277
	

	2
	+ Sảnh chung (bao gồm cả khu dịch vụ)
	m2
	1 344
	

	3
	+ Khu WC (cho sảnh chung)
	m2
	112
	

	4
	+ Phòng kỹ thuật
	m2
	49,6
	

	5
	+ Phòng thương vụ
	m2
	36,9
	

	6
	+ Phòng quan trắc khí tượng
	m2
	62,4
	

	7
	+ Phòng đội bay
	m2
	63,5
	

	I
	Khu đi:
	m2
	738,3
	

	8
	+ Khu xếp hàng làm thủ tục hàng không 
	m2
	168
	

	9
	+ Khu đặt quầy thủ tục
	m2
	39,4
	

	10
	+ Khu kiểm tra an ninh
	m2
	124,8
	

	11
	+ Phòng an ninh + kiểm thể                                                                   
	m2
	26,3
	

	12
	+ Phòng chờ người tàn tật                                                    
	m2
	42,4
	

	13
	+ Phòng soi chiếu
	m2
	31,7
	

	14
	+ Phòng xử lý hành lý đi 
	m2
	219,3
	

	15
	+ Cầu thang lên phòng chờ ra máy bay tầng 2
	m2
	43,2
	

	16
	+ Sảnh ra máy bay
	m2
	43,2
	

	II
	Khu đến:
	m2
	615,8
	

	17
	+ Phòng lấy chờ hành lý, băng tải, máy soi
	m2
	504
	

	18
	+ Cầu thang
	m2
	43,2
	

	19
	+ Khu vệ sinh
	m2
	68,6
	

	B
	Tầng 2 (khu đi):
	m2
	1 520,2
	

	20
	+ Phòng VIP (cả vệ sinh) 
	m2
	72,0
	

	21
	+ Phòng C (cả vệ sinh)
	m2
	125,3
	

	22
	+ Phòng chờ đi (cả diện tích khu dịch vụ)
	m2
	934,9
	

	23
	+ Cầu thang + phòng đệm 
	m2
	140,0
	

	24
	+ Khu giải khát
	m2
	125,0
	

	25
	+ Khu vệ sinh
	m2
	123,0
	

	
	Tổng diện tích sử dụng:
	m2
	4 819,7
	


[bookmark: _Toc258585967][bookmark: _Toc258586239][bookmark: _Toc265649481]Giải pháp bố trí mặt bằng nhà ga hành khách
	Nhà ga hành khách được bố trí ở trung tâm so với sân ga sao cho đoạn đường đi bộ của hành khách đến máy bay đỗ trên sân ga không vượt quá 50m đối với lối ra máy bay có mái che và 250m đối với lối đi ngoài trời.
Các công trình nhà ga hàng không được phân thành 3 nhóm:
- Nhóm phòng cho hành khách: Phòng sảnh lớn, phòng chờ, phòng cho mẹ và trẻ nhỏ, phòng ăn, giải khát, dịch vụ thương mại, phòng hướng dẫn, phòng điện thoại- điện tín.
- Nhóm phòng hành chính-phục vụ: Phòng điều độ, phòng trực, phòng nhân viên, phòng thông tin..)
- Nhóm phòng kỹ thuật-phụ trợ: Nhà nồi hơi, phòng điều hòa và lưu thông không khí, kho, phòng gửi hành lý.
Nhà ga Cảng hàng không Đồng Hới là nhà ga lớn phải bố trí nhóm phòng cho khách đi và khách đến ở hai cấp khác nhau: nhóm phòng cho khách đi ở tầng trên, hành khách đến ở tầng dưới.
 Các nhóm phòng phục vụ cho hành khách đi và đến nhà GHK được bố trí tách biệt thành hai khu chia đôi diện mặt bằng tầng 1. Luồng hành khách đi qua các cửa trong khoảng các trục 6 đến trục 11; qua phòng soát vé, đổi tiền rồi lên cầu thang chờ ở tầng 2. Luồng khách đến nhà GHK được bố trí giữa các trục số 2 và trục số 5; hành khách đi từ sân đỗ vào nhà ga, hành khách có hành lý thì chờ tại phòng chờ lấy hành lý rồi đi thẳng qua sảnh đến thông tầng ra ngoài nhà ga. 
[bookmark: _Toc265649482]4.1. Một số yêu cầu bố trí nhóm phòng phục vụ hành khách.
a. Giản sảnh chính
Gian sảnh chính phải bố trí về hướng thành phố và tiếp cận với quảng trường trước nhà ga và có tường kính để hành khách có thể xác định được hướng đi của mình. Phòng bán vé và tiếp nhận hành lý bố trí đối diện với cửa chính. Trong một số trường hợp đặc biệt có thể bố trí phòng bán vé theo dạng hình tròn khi thiết kế phòng bán vé theo kiểu phân tán.
Gian sảnh chính của nhà ga có quy mô lớn có thể bố trí bưu điện, chi nhánh ngân hàng, du lịch, khách sạn. Tiêu chuẩn tính toán diện tích cho gian sảnh chính từ 0,9-3m2/1 hành khách.
Để đảm bảo không gian gây ấn tượng hấp dẫn và lôi cuốn đối với hành khách, gian sảnh chính nên thiết kế có chiều cao lớn, thông tầng liên kết không gian các khu chức năng trong nhà ga hành khách.
Nhà ga có sức chứa nhỏ, phòng bán vé và hướng dẫn thường bố trí ở sảnh chính cạnh lối ra vào, để không làm ảnh hưởng đến luồng khách đã có vé lên phương tiên giao thông.
Nhà ga có sức chứa lớn và trung bình yêu cầu phải bố trí phòng bán vé, hướng dẫn và hành chính trong một khu vực riêng.
b. Gian phòng chờ của hành khách.
Nhóm phòng chính có chức năng chờ nghỉ chờ cho hành khách cần phải bố trí hợp lý đảm bảo yên tĩnh, tầm nhìn thoáng rộng trông ra phía sân đỗ và đường băng. Một trong những giải pháp tốt cho các nhà ga ( đặc biệt là các nhà ga phía Nam) là việc áp dụng các sân mở trồng cây xanh, để che nắng, các mái hiên và ban công lớn để hạn chế điều kiện bất lợi của khí hậu.
Đối với nhà ga có lưu lượng hành khách nhỏ và trung bình, có thể bố trí phòng chờ dạng cách ly. Đối với nhà ga có lưu lượng hành khách lớn có thể bố trí một số phòng chờ, thí dụ phòng chờ có trẻ em, phòng chờ cho khách quá cảnh. Trong những trường hợp đó hợp lý nhất là bố trí phòng chờ ở tầng 2. Trong những trường hợp đó cần thiết bố trí hành lang chuyên dụng, cầu vượt để đảm đảm bảo lối đi cho hành khách đến thẳng cửa máy bay, mà không phải di chuyển theo phương đứng.
Diện tích phòng đợi tính toán theo tiêu chuẩn 1 hành khách dao động từ 1,3 m2- 3,9m2.
Cần thiết phải bố trí thiết bị nội thất trong phòng đợi của nhà ga: ghế ngồi, đi văng được bố trí thành nhóm kết hợp với tường ngăn, bảng chỉ dẫn, cây xanh và các hình thức kiến trúc nhỏ khác nhằm tách biệt với các luồng giao thông khác.
Cùng với sự gia tăng tần suất và hoạt động thường xuyên của các phương tiện giao thông thì xu hướng diện tích phòng chờ sẽ giảm đi.Trong khi đó nhu cầu phục vụ văn hoá và các tiện nghi hiện đại lại ngày càng gia tăng. Trong phòng chờ chính cần thiết phải bố trí các ki ôt bán hàng gồm văn hóa phẩm, kẹo bánh, dược phẩm ( các cửa hàng bán hàng miễn thuế), điện thoại tự động…
Trong gian chờ đợi nhất thiết phải bố trí nhà ăn công cộng, cà phê giải khát. Sức chứa lớn hơn 10% tổng lưu lượng của nhà ga.
Trong gian chờ phải bố trí khu vệ sinh, phòng may vá, phòng cắt tóc, phòng y tế phục vụ hành khách già yếu và bị ốm mệt. Đối với những công trình có quy mô lớn, cần thiết phải bố trí phòng chiếu phim, phòng xem vô tuyến truyền hình.
[bookmark: _Toc265649483]4.2. Một số yêu cầu bố trí nhóm phòng kỹ thuật - phụ trợ.
Các phòng tiếp nhận, trả hành lý, và bảo quản hành lý thất lạc thường được bố trí gần luồng hành khách. Kho hành lý thường thiết kế có giá để chứa cất hành lý cồng kềnh, phải được bố trí thiết bị tự động hóa. Các điểm tiếp nhận hàng hóa có phiếu biên nhận nên bố trí gần sân trước nhà ga có các thiết bị nhận và trả hàng tự động. Khi tổ chức tuy nen hàng hoá nên bố trí đồng cốt cao độ với kho hàng.
[bookmark: _Toc265649484]4.3. Xu hướng bố trí hiện đại trong bố trí mặt bằng nhà ga hành khách.
Xu hướng bố trí phòng có chức năng tổng hợp để đáp ứng được các yêu cầu của hành khách với chi phí nhỏ nhất. Khi đó nguyên tắc phân vùng chức năng trong không gian lớn của nhà ga được xác định; việc biến đổi phân vùng chức năng được xác định nhờ các tấm ngăn di động hoặc các thiết bị nội thất. Giải pháp bố trí cây xanh bên trong và bên ngoài nhà, các bảng màu chỉ dẫn hành khách, chiếu sáng chung và cục bộ, bảng thông báo, bảng chỉ dẫn ( giá vé, đăng ký chuyến bay). Sự tiện nghi trong các nhà ga hiện đại còn được đảm bảo bằng việc áp dụng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến như hệ thống thang máy chở hành khách, băng tải tự chuyển cho hàng hóa, hệ thống cửa sổ chớp tự động che ánh nắng mặt trời, hệ thống cửa đi đóng mở tự động. Trong những năm gần đây người ta còn đặc biệt chú ý đến việc dẫn hướng hành khách bằng âm thanh và tín hiệu ánh sáng. Sự chính xác của hệ thống thông báo được đảm bảo bằng các thiết bị truyền thanh có tính dẫn hướng rất tốt cho luồng hành khách, bằng các bảng thông tin điện tử.
[bookmark: _Toc265649485]4.4. Giải pháp kiến trúc mặt bằng.
	Theo kết quả dự báo, việc xây dựng một nhà ga hàng hoá riêng trong giai đoạn quy hoạch là chưa cần thiết. Toàn bộ hàng hoá, hành lý được xử lý trong nhà ga hành khách.
	- Vị trí nhà ga: Nằm giáp sân đỗ máy bay, về phía Nam của khu bay.
	- Tính chất nhà ga: Sau khi xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng nhà ga hành khách có tính chất nội địa.
	- Mẫu hình nhà ga: Nhà ga phát triển dọc theo sân đỗ máy bay, máy bay trên sân đỗ bố trí vuông góc với nhà ga (quay mũi vào nhà ga). Hướng phát triển, mở rộng của nhà ga cùng với hướng phát triển, mở rộng của sân đỗ máy bay.
	- Số cao trình của nhà ga: Nhà ga 1 cao trình.
	- Số tầng của nhà ga: Nhà ga được xây hai tầng. 
	- Sơ đồ công năng: Phải hợp lý, đơn giản, thuận tiện và đảm bảo tốt nhu cầu phục vụ hành khách. Giao thông cho công trình phải bố trí thuận lợi cho việc vận chuyển hành khách và hàng hóa. Không gian trong nhà ga được chia làm 2 khu vực chính. Khu phía trước là khu vực sảnh, khu phía sau là khu phục vụ hành khách và hàng hoá, được chia làm 2 tầng liên hệ với nhau bằng các cầu thang bộ và thang máy. Phương án công năng mặt bằng nhà ga được bố trí như sau:
	+ Tầng 1: Bao gồm hè trước, sau, sảnh đi và sảnh đến, khu phục vụ hành khách đi và đến, các phòng làm việc, kỹ thuật, thủ tục, chức năng khác.
	+ Tầng 2: Bao gồm phòng chờ ra máy bay, phòng VIP, các khu vực phục vụ như: vệ sinh, dịch vụ...	
	- Quy hoạch mặt bằng: Mặt bằng tầng 1 và tầng 2 của nhà ga được xây dựng theo hình chữ nhật.
	- Sơ đồ công nghệ của nhà ga: Đối với nhà ga hàng không thì đối tượng phục vụ là hành khách, bởi vậy các đặc trưng của hành khách sẽ quyết định toàn bộ dây chuyền công nghệ phục vụ trong nhà ga. Khách được phục vụ bao gồm hành khách đi và hành khách đến nhà ga. 
	- Quy mô nhà ga hàng không dân dụng Cảng hàng không Đồng Hới được xây dựng với khả năng phục vụ 300HK/ giờ cao điểm (150HK đến, 150HK đi).
	Phương án kiến trúc:
	- Tách toàn bộ các phòng chức năng của nhà điều hành Cảng hàng không ra khỏi nhà ga hành khách. 
	- Đây là phương án mang nhiều ưu điểm. Tránh tình trạng chồng chéo trong sử dụng. Không gây ảnh hưởng giữa việc khai thác nhà ga và điều hành cảng hàng không. Có khả năng phục vụ tốt cho nhân viên điều hành cũng như phục vụ hành khách khi cần. Tuy nhiên, do bố trí các phòng chức năng tại tầng 1 nhà ga nên không thể thu hẹp diện tích được.
[bookmark: _Toc258585968][bookmark: _Toc258586240][bookmark: _Toc265649486]Giải pháp kiến trúc mặt đứng, trang trí hoàn thiện
[bookmark: _Toc265649487]5.1. Giải ph¸p kiến tróc mặt đứng
	Các yêu cầu đặt ra cần phải được xem xét và giải quyết khi nghiên cứu kiến trúc mặt đứng công trình:
	- Chức năng, nhiệm vụ của công trình.
	- Đặc thù kiến trúc các công trình hàng không.
	- Điều kiện khí hậu của địa phương v.v.
	Căn cứ vào các yêu cầu nêu trên, phong cách kiến trúc của công trình cần phải mang đường nét kiến trúc với hình khối lớn, đơn giản nhưng hiện đại, hài hoà với tổng thể kiến trúc của khu vực. Đồng thời, giải pháp về kiến trúc phải phù hợp với điều kiện khí hậu của nước ta nói chung và của địa phương nói riêng. 
	Trên cơ sở mặt bằng công năng và giải pháp quy hoạch mặt bằng, các phương án kiến trúc Nhà ga hành khách - CHK Đồng Hới đều thống nhất chung sơ đồ công năng của mặt bằng các tầng. Hình thức mặt bằng chủ yếu là hình chữ nhật với khoảng thông tầng phía trước, tổ chức giao thông hè trước sau nhà ga với hệ thống mái sảnh che chắn. Căn cứ vào giải pháp qui hoạch mặt bằng, qui hoạch mặt đứng, đưa ra các phương án kiến trúc mặt đứng nhà ga hành khách Cảng hàng không Đồng Hới như sau:
Quan điểm của nhà thiết kế về một nhà ga hàng không hiện đại là tổ hợp không gian trong và ngoài nhà ga phải phát triển theo theo hướng hình khối lớn, đơn giản nhưng hiệu quả, khoáng đạt, đường nét táo bạo, giầu hình tượng, phô diễn những hệ kết cấu mang tính kỹ thuật cao, kết hợp với những vật liệu xây dựng tiên tiến tại thời điểm hiện tại. 
Cũng vì nhà ga hàng không chính là bộ mặt mà hành khách tiếp cận đầu tiên, vì vậy cũng nên để tâm đến khía cạnh về đặc thù văn hoá, địa lý tại mảnh đất xây dựng nhà ga là nơi nó đại diện.
Hình thức công trình thể hiện rõ nét qua  hệ mái của nhà ga. 
Xuất phát từ những quan điểm này, nhà ga hành khách Cảng hàng không Đồng Hới đã được nghiên cứu để thiết kế. Toàn bộ mặt đứng được phân vị theo các mảng miếng lớn, hiện đại, suốt chiều cao nhà ga nên mặt đứng không có cảm giác bị chia cắt làm hai phần theo hai cao trình nhà ga tạo cho công trình có vẻ lớn hơn, gây cảm giác hoành tráng hơn, toàn bộ công trình là một khối thống nhất.
Mái nhà ga được cấu tạo bằng vật liệu lợp nhẹ. ý tưởng lấy từ vẻ đẹp cung trăng và hình dáng của đài ra đa, mái nhà ga có hình thức cong lướt nhẹ vừa có dáng đẹp hài hoà lại đơn giản cho thi công. Phần mái đua các thanh kim loại chống chéo phía trước nhà ga kết hợp một cách hài hoà với vỏ mái cong đều bên trên, khoẻ khoắn mà vẫn nhẹ nhàng thanh thoát. Vững chắc và ổn định trong một tổng thể công trình chung. Phần mái đua ra  bốn phía công trình được tính toán xem xét cho phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam, kiến trúc và kết cấu nhà ga. Khu vực cầu thang bộ đi lên phòng chờ tầng 2 được thiết kế vỏ cong độc đáo với dạng lồng kính trong suốt, tạo cho hành khách cảm giác thoái mái nhưng vẫn đảm bảo an ninh và dây chuyền công nghệ . Công trình còn nổi bật lên nhờ những mảng kính lớn, với màu xanh  nhẹ nhàng như nhấn mạnh thêm tính chất của một công trình  hàng không. 
	Màu sắc nhà ga được thiết kế với gam màu nhẹ, ấm nóng và mang nhiều tính chất của phong cách kiến trúc hiện đại, những đường phân vị ngang và dọc cùng với việc kết hợp sử dụng tấm ốp kim loại một cách hợp lí nhưng không lạm dụng nhằm đạt được ý đồ thiết kế chính.
          Hệ thống mái sảnh thiết kế cong đặc biệt với những khung thép đỡ kết hợp thanh treo tạo một phong cách  khác với các mái đua thường thấy, tạo cho công trình nói chung và khu vực sảnh một dáng vẻ thanh thoát và sang trọng. Toàn bộ công trình được nghiên cứu thiết kế mang phong cách kiến trúc hiện đại của thế kỷ 21. ở các góc nhìn khác nhau, 
 Nhìn từ xa, nhà ga là điểm nổi bật trong khu Cảng hàng không với màu mái xanh tươi sáng và trẻ trung, hình dáng mái nhẹ nhàng bay bổng. Trong tương lai, cùng với Cảng hàng không, nhà ga sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch, phát triển kinh tế khu vực. Hành khách sẽ có được một ấn tượng đẹp mà nhà ga mới là điểm chào đón hấp dẫn, kiến trúc nhà ga mang một phong cách riêng và gợi mở.
	Từ quy mô công trình giải pháp kết cấu chính được chọn lựa là nhà khung cột bê tông cốt thép, mái đỡ là giàn phẳng vượt khẩu độ lớn, che phủ toàn bộ công trình. Hệ thống thanh đỡ các mái đua ra bốn phía có áp dụng kỹ thuật về kết cấu thép để áp dụng trong một số các công trình công cộng đạt được hiệu quả cao về kiến trúc, nhất là các công trình có không gian lớn. Các khẩu độ, nhịp không quá lớn đảm bảo cho việc tính toán, thi công không quá phức tạp, phù hợp với điều kiện kinh tế, kỹ thuật xây dựng tại Đồng Hới và Việt Nam.
[bookmark: _Toc258585969][bookmark: _Toc258586241][bookmark: _Toc265649488]Giải pháp kết cấu
Sử dụng hệ kết cấu cột  BTCT  kết cấu mái dàn thép, xà gồ thép đỡ mái tôn cho toàn bộ nhà ga.
[bookmark: _Toc265649489]6.1. Kết cấu chịu lực: 
- BT mác 250, đá 1x2 có Rn = 110 kg/ cm2; Rk = 8.8 kg/cm2;
- Thép chịu lực loại CII có Ra = 2600 kg/ cm2;
- Thép cấu tạo CI có Ra = 2100 kg/ cm2; 
- Thép hình CT3.
[bookmark: _Toc265649490]6.2. Kết cấu bao che: 
Tường gạch 220, gạch loại A, thông tâm 2 lỗ, cường độ 75 kg/cm2.
[bookmark: _Toc265649491]6.3. Kích thước của kết cấu chịu lực chính: 
		Cột BTCT: Với nhịp 8m và 7m chọn tiết diện cột là 400 x 400; 600x400 (mmxmm).
Móng BTCT: Theo tài liệu báo cáo khảo sát địa chất công trình do Công ty Thiết kế và Tư vấn Xây Dựng Công trình Hàng không - ADCC lập tháng 11 năm 2003, chọn phương án móng đơn dưới cột kết hợp móng gạch dưới tường đặt lên lớp đất thứ hai. Chiều sâu chôn móng: 2,0 (m) . 	
 Sàn BTCT: Với ô sàn điển hình có nhịp 4 x 3,5m, sử dụng hệ dầm sàn BTCT đổ tại chỗ, chiều dày sàn điển hình 120 mm, thép sàn 10.
Dầm BTCT: Hệ dầm chính với nhịp 8m và 7m chọn tiết diện dầm 650 x 300(mm). Dầm phụ chọn tiết diện điển hình 450 x 200(mm).
Mái: Sử dụng kết cấu hệ dàn thép đỡ xà gồ thép, lợp mái tôn.
- Tại các trục từ 1 đến 11: Dàn thép vượt nhịp.
- Liên kết giữa các giàn thép bằng giằng cánh thượng và cánh hạ, giằng đứng.
[bookmark: _Toc265649492]6.4. Giải pháp sử dụng vật liệu nội thất công trình
Vật liệu sử dụng trong công trình dự kiến là các loại vật liệu thông dụng bao gồm: 
Nền, sàn nhà: Lát gạch Granite loại bóng, kính Liên doanh hoặc loại tương đương. 
Toàn bộ trần: Tầng 1 và tầng 2 sử dụng trần treo hợp kim kết hợp hệ khung xương kim loại.
Mái: Lợp tôn dày 0,65 mm màu xanh ghi nhạt có chống nóng, cách âm hoặc loại tôn khác có tính năng tương đương. Phần thông sảnh có thêm lớp tôn phẳng phía dưới xà gồ thép để tăng thẩm mỹ của hệ mái.
Toàn bộ vách kính, cửa sổ, cửa đi dùng khung nhôm liên doanh sơn tĩnh điện, vách ngoài nhà có gia cố thêm xương thép để đảm bảo độ ổn định. Phụ kiện cho cửa, vách kính khung nhôm sử dụng đồng bộ.
Một số cửa kính lớn dùng kính trắng dày 10mm liên doanh, trong nhà dùng kính liên doanh trắng dày 6-8mm, ngoài nhà dùng kính liên doanh dày 08mm mầu xanh nước biển.
Cửa cuốn khu xử lý hàng hoá dùng nhôm sơn tĩnh điện, mô tơ điện.
Toàn bộ các cửa gỗ trong nhà, khung cửa sử dụng gỗ nhóm 2 đã xử lý chống mối mọt và đã sấy khô. Mặt cửa là gỗ ván ép công nghiệp dày 5mm. Khuôn cửa dùng gỗ nhóm 2, bên trong cửa nhồi bông thuỷ tinh hoặc vật liệu cách nhiệt, cách âm. Cửa gia công xong bả matít toàn bộ, đánh giấy nhám nhẵn rồi phun sơn mầu.
Khuôn cửa, nẹp khuôn cửa hoàn thiện như phần cửa nhưng sơn mầu nhạt hơn cửa.
Khu vệ sinh: 
+ Tường ốp gạch men liên doanh, có sử dụng gạch viền màu ...
+ Vách ngăn sử dụng vách ngăn bằng vật liệu tổng hợp theo modul của hãng cung cấp.
+ Sàn, nền lát gạch chống trơn liên doanh...
+ Trần khu vệ sinh tầng 1 và tầng 2 dùng trần giả, trần thạch cao chống ẩm, hoặc loại tương đương.
+ Thiết bị vệ sinh: Lắp đặt thêm các thiết bị như xí, tiểu Liên doanh, vòi, van, khoá liên doanh Việt Nhật.
Toàn bộ nhà bả matít sơn màu.
(Có thể thay vật liệu đã ghi chú bằng loại vật liệu khác có tính năng tương đương)
[bookmark: _Toc258585970][bookmark: _Toc258586242][bookmark: _Toc265649493]Giải pháp trang thiết bị-hệ thống kỹ thuật
[bookmark: _Toc265649494] 7.1. giải pháp cấp điện
1. Nguồn điện:
Việc cung cấp điện cho khu vực này sẽ được lấy từ trạm biến áp 750KVA 35/0,4KV xây dựng mới. 
	 Căn cứ vào quy mô của nhà ga hành khách cảng hàng không Đồng Hới, thực tế hệ thống điện hiện có của khu vực và dự kiến quy hoạch của điện lực Quảng Bình thì việc sử dụng tuyến điện 35KV hiện có lấy từ lưới điện của điện lực Quảng Bình là hoàn toàn hợp lý và đảm bảo độ tin cậy việc cung cấp điện cung như chất lượng điện năng.
Trạm điện dự kiến sẽ được trang bị máy phát phát điện DIEZEL dự phòng kèm thiết bị chuyển mạch đổi nguồn tự động (ATS).
2. Lưới cung cấp và phân phối điện:
		-Từ trạm biến áp 750KVA 35/0,4KV sẽ có 2 đường cáp đi ngầm  đất 1 đường  là 2 dây XLPE/DSTA/PVC 3x240 +1x150  đưa trực tiếp vào tủ điện của nhà đặt máy phát và đường còn lại là 2 dây XLPE/DSTA/PVC 3x240 +1x150 cấp cho tủ điều hoà của nhà ga . 
		- Từ nhà đặt máy phát điện dự phòng sẽ có 2 đường cáp XLPE/DSTA/PVC 3x240 +1x150 đưa trực tiếp vào tủ điện trong phòng kỹ thuật của nhà ga để cấp cho hệ thống chiếu sáng và các thiết bị động lực chuyên dụng đảm bảo cho nhà ga vẫn hoạt động khi nguồn điện lưới bị mất.
		- Ngoài ra từ  máy phát điện còn cung cấp cho nhà điều hành (1 dây XLPE/DSTA/PVC 3x95 +1x70) và các phụ tải như  trạm bơm nước, nhà để xe ngoại trường .
		- Lưới điện trong công trình gồm 2 hệ thống chính: Hệ thống cung cấp điện cho các thiết bị máy điều hoà không khí và hệ thống cung cấp cho các phụ tải động lực, phụ tải chiếu sáng và làm việc.
		- Trong công trình toàn bộ dây dẫn được luồn trong ống nhựa cách điện PVC đi khuất trên trần, ngầm tường, hoặc ngầm sàn.
		Để thuận tiện cho việc kéo dây trên tuyến ống phải đảm bảo khoảng cách bố trí hộp kéo dây không quá 12m giữa các hộp .
3. Hệ thống điện  dự phòng:
		Trong trường hợp nguồn điện chính bị mất, qua bộ chuyển đổi nguồn tự động (ATS)  máy phát điện Diesel dự phòng sẽ được đưa vào hoạt động để cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng như hệ thống chiếu sáng, ổ cắm, chiếu sáng ngoài nhà, trạm bơm nước và các thiết bị động lực chuyên dùng bên trong nhà ga.
4. Hệ thống điện chiếu sáng:
	Hệ thống chiếu sáng trong nhà được thiết kế theo tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng (TCXD 16:1986). Chiếu sáng các khu vực: Sảnh, phòng đợi dùng các đèn huỳnh quang kết hợp với các đèn trang trí lắp trên tường, trần. Chiếu sáng trong các phòng làm việc, phòng họp dùng đèn huỳnh quang; Chiếu sáng các khu vực phụ trợ như: kho, khu WC, v.v... chủ yếu dùng đèn sợi đốt, đảm bảo độ rọi tối thiểu tại các khu vực như sau:
	- Sảnh chung: 						200 lux
	- Phòng chờ :						200 lux
	- Phòng làm việc:						300 lux
	- Gian bán hàng: 						150 lux
	- Phòng kỹ thuật: 						100 lux
	- Phòng VIP:						100 lux
	- Hành lang, cầu thang, khu WC, kho:		   	 50 lux (đèn sợi đốt)
	Hệ thống điện chiếu sáng được bảo vệ bằng các áp-tô-mát lắp trong các bảng điện của tầng hoặc khu vực. Điều khiển chiếu sáng bằng các công tắc lắp trên tường cạnh cửa ra vào, lối đi lại, ở những vị trí thuận lợi nhất.
	Ngoài hệ thống chiếu sáng chung, trong công trình có bố trí các đèn chiếu sáng sự cố có các bộ ắc qui, nhằm đảm bảo đủ ánh sáng cho việc thoát nạn khi có hoả hoạn, sự cố, mất điện. Tại các lối ra, sảnh, hành lang còn lắp đặt các đèn báo lối ra (EXIT), đèn chỉ hướng, đèn chỉ dẫn...
[bookmark: _Toc265649495]7.2. giải pháp chống sét và nối đất
1. Giải pháp chống sét cho công trình:
Nhà ga hành khách cảng hàng không Đồng Hới là nhà ga có diện tích tương đối rộng và có mức độ đòi hỏi độ an toàn cao, mặt khác đây  là công trình có kiến trúc đẹp hiện đại với yêu cầu bảo vệ chống sét cao có vùng bảo vệ rộng do vậy việc lựa chọn giải pháp chống sét đúng cho công trình là hết sức cần thiết. Với công trình như vậy thì sử dụng giải pháp chống sét phát tia tiên đạo sớm là hoàn toàn hợp lý. Đây là giải pháp dựa trên cơ sở lý thuyết điện hình học có bổ sung thêm đầu thu sét phát xạ sớm nhằm kéo dài khoảng cách đón dòng sét làm cho phạm vi bảo vệ của kim thu sét được mở rộng hơn. Đây là giải pháp bảo vệ có độ tin cậy cao thích hợp cho công trình.
2. Thiết bị chống sét:
	Trong công trình sử dụng đầu kim thu sét bảo vệ cấp 2. Nguyên tắc chung là các đầu kim thu sét này chủ yếu nhằm làm giảm hiệu ứng vầng quang (corona) tăng cường độ điện truờng tại đầu kim thu, tạo điều kiện tối ưu để tập trung năng lượng, kích phát dòng tiên đạo từ đầu kim hướng về đám mây giông để đón bắt dòng tiên đạo của sét từ đám mây đánh xuống
	Bán kính bảo vệ của kim thu sét phát sạ sớm là hàm số của chiều cao công trình tính từ mặt đất đến đầu kim. 
	Toàn bộ công trình chỉ cần đặt một kim thu sét đặt ở độ cao h = 15m so với mặt đất có bán kính bảo vệ là 77m là đảm bảo.
3. Hệ thống nối đất chống sét và nối đất an toàn điện:
Gồm có: Cọc thép bọc đồng tiếp đất, băng đồng liên kết và phụ kiện đầu nối; hộp kiểm tra tiếp địa chỗ nối đất dùng để theo dõi và kiểm tra định kỳ giá trị điện trở nối đất hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
[bookmark: _Toc265649496] 7.3. giải pháp thông tin truyền thanh
Hệ thống thông tin liên lạc trong công trình bao gồm: Tổng đài nội bộ, tủ điện thoại chính cho toàn nhà, hộp nối dây ở các tầng, ổ cắm điện thoại trong các phòng, cáp và dây dẫn đấu nối giữa các thiết bị được thiết kế và lắp đặt hoàn chỉnh chờ sẵn. Cáp điện thoại được luồn trong ống PVC cứng đi theo hộp kỹ thuật, chôn ngầm tường hoặc đi trên  trần giả. Trong công trình có lắp đặt một hệ thống các buồng điện thoại dịch vụ phục vụ khách hàng, bao gồm các buồng điện thoại thẻ, điện thoại trả tiền ngay.
	Hệ thống âm thanh được thiết kế nhằm đảm các yêu cầu về thông tin của một nhà ga hàng không:
	- Thông báo tin tức về giờ bay, giờ đến của các chuyến bay.
	- Thông báo về an ninh, báo cháy...
	- Liên lạc với các bộ phận trong nhà ga.
- Phát nhạc nền... 
Hệ thống âm thanh nội bộ bao gồm: Tăng âm, đầu cassette, đầu đĩa CD, hệ thống loa, micro... Trung tâm điều khiển được đặt tại phòng trực.
Trong các phòng làm việc bố trí các loa lắp trên trần. Tại các sảnh, dùng các loa cột lắp trên tường. Phía ngoài nhà ga dùng các loa nén lắp trên tường và hướng ra phía ngoài nhà ga.
	Tại các phòng đợi, khu vực làm thủ tục có lắp đặt các ti vi thông báo các thông tin của các chuyến bay.
0.4. [bookmark: _Toc265649497]giải pháp phòng cháy chữa cháy
Công trình mang tính chất quan trọng về an ninh và đòi hỏi an toàn cao, do vậy trong công trình lắp đặt một hệ thống báo cháy tự động dò, tìm và phát hiện ra các đám cháy.
1. Giải pháp phòng cháy:
	Tủ trung tâm báo cháy tự động là loại đa kênh (ZONE), có bộ ắc qui có khả năng duy trì sự làm việc liên tục của hệ thống báo cháy tự động trong 3 giờ liên tục khi nguồn điện cung cấp cho nó có sự cố.
	Đầu báo khói, báo nhiệt được lắp đặt cho các khu vực: Sảnh, hành lang, khu bán hàng dịch vụ, các phòng làm việc, trong các phòng kỹ thuật, trên hệ thống băng tải...
	Các thiết bị báo động như: nút báo động khẩn cấp, chuông báo động được bố trí tại tất cả các khu vực công cộng, ở những nơi dễ nhìn, dễ thấy của công trình để truyền tín hiệu báo động và thông báo địa điểm xảy ra hoả hoạn.
	Trung tâm báo cháy được đặt tại phòng trực ở tầng 1 để giám sát toàn bộ hoạt động của hệ thống an toàn PCCC, có các thiết bị liên lạc và điều khiển bơm nước cứu hoả, máy phát điện dự phòng và thang máy khi sự cố.
	Ngoài hệ thống báo cháy tự động, còn bố trí 1 hệ thống chữa cháy trong công trình. 
2. Hệ thống chữa cháy bao gồm:
- Hệ thống chữa cháy bằng nước, gồm các máy bơm cấp nước chữa cháy, hệ thống ống cấp nước chữa cháy, các hộp vòi chữa cháy... Hệ thống chữa cháy này phải đảm bảo làm việc tối thiểu trong 3 giờ liên tục khi có đám cháy xảy ra.
Bố trí các họng chờ cấp nước chữa cháy từ bên ngoài tại tiền sảnh ra vào. Họng chờ này được lắp đặt để nối hệ thống đường ống chữa cháy bên trong với nguồn cấp nước chữa cháy từ bên ngoài. Trong trường hợp nguồn nước chữa cháy ban đầu không đủ khả năng cung cấp, xe chữa cháy sẽ bơm nước qua họng chờ này để tăng cường thêm nguồn nước chữa cháy.
[bookmark: _Toc265649498] 7.5. giải pháp cấp, thoát nước trong và ngoài nhà ga
7.5.1. Hệ thống cấp nước.
a)  lựa chọn nguồn cấp nước cho dự án:
Hiện tại thị xã Đồng Hới đã có hệ thống cấp nước hoàn chỉnh bởi vậy nguồn cấp nước chọn từ hệ thống cấp nước thị xã Đồng Hới.
Sơ đồ cấp nước phương án chọn:
 (
Bể chứa 10
0 m
3
Trạm bơm cấp II
Mạng cấp bên ngoài
Nơi tiêu thụ
)


b) Cấp nước sinh hoạt:
	- Nước sinh hoạt được lấy từ thị xã Đồng Hới vào bể nước ngầm. Máy bơm cấp nước tới các bể nước mái của Nhà ga (4 bể, V=2m3/bể), từ đây nước cấp cho các khu vệ sinh.
	- Lưu lượng cấp nước sinh hoạt: 27,5m3/ngày.
   c)  Cấp nước cứu hỏa:
- Nước cứu hỏa được lấy từ trạm cấp nước. Máy bơm cứu hỏa cấp nước tới các họng cứu hỏa ngoài nhà ga.
   d) Xây dựng hệ thống cấp nước:
	- Xây dựng 01 bể chứa nước ngầm 100 m3.
	- Xây dựng 01 trạm bơm nước sinh hoạt+cứu hoả:
	+ Công suất máy bơm sinh hoạt: 15-20m3/h.
	+ Công suất máy bơm cứu hoả: 40m3/h.
7.5.2. Hệ thống thoát nước.
   a)  Hệ thống thoát nước nhà ga:
	Thoát nước thải sinh hoạt:
	- Nước thải từ khu vệ sinh được chia ra làm 2 loại:
+ Nước thải quy ước bẩn: Từ xí, tiểu. Loại nước này được đưa tới bể tự hoại để xử lý, sau đó dẫn ra hệ thống thoát nước chung.
+ Nước thải quy ước sạch: Từ Lavabo, thu sàn. Loại nước được dẫn thẳng tới rãnh thoát nước quanh nhà.
Hệ thống thoát nước mưa:
		- Nước mưa trên mái được gom vào các ống thoát nước đi trong hộp kỹ thuật xuống xả vào rãnh thoát nước quanh nhà.
		- Nước mưa quanh nhà ga được thu về hệ rãnh quanh nhà.
		- Nước từ rãnh quanh nhà được dẫn tới hệ thống thoát nước chung.
   b) Hệ thống thoát nước ngoài nhà ga:
-	Lượng nước mưa của khu vực ngoại vi nhà ga được thu vào hệ thống cống, rãnh, hố ga rồi dẫn tới mương thoát nước hiện có. 
[bookmark: _Toc265649499]7.6.   giải pháp về điều hoà không khí và thông gió
	Hiện nay, trên thế giới cũng như tại Việt Nam, có rất nhiều phương án điều hòa không khí trung tâm, cục bộ có thể áp dụng đối với mọi loại công trình. Các phương án này đều có những ưu, nhược điểm và thích hợp đối với mỗi công trình khác nhau. Phương án điều hoà không khí đối với nhà ga cảng hàng không Đồng Hới là:
	7.6.1. Phương án điều hòa không khí Mutil hoặc VRV: 
	Phương án này dùng máy điều hòa, máy gồm một outdoor và nhiều indoor nối với nhau bằng đường ống gas. Việc cung cấp lạnh tới khu vực cần điều hòa của phương án này rất đa dạng: Có thể dùng nhiều indoor với các hình thức khác nhau: Cassette, âm trần, áp trần, treo tường, đặt sàn... thuận tiện cho việc trang trí kiến trúc.
	Ưu điểm: 
	- Thi công lắp đặt, vận hành đơn giản. 
	- Khả năng điều chỉnh rộng và linh hoạt, thích hợp với các công trình có hệ số sử dụng đồng thời nhỏ. 
	- Với cấp điều chỉnh trơn hoàn toàn, đây là phương án điều hòa có chi phí vận hành thấp nhất, được các hãng điều hòa áp dụng nhiều cải tiến kỹ thuật về thiết bị cũng như điều khiển: biến tần, điều khiển thông minh ...
	- Tăng tính thẩm mỹ của công trình nhờ sự đa dạng trong việc lựa chọn kiểu dáng máy điều hòa. Thân thiện với môi trường.
	Nhược điểm: 
	- Giá thành đầu tư ban đầu rất lớn.
	- Không thích hợp với những công trình yêu cầu công suất lớn.
	Kết luận: Với các ưu khuyết điểm của phương án VRV, có thể xem xét, cân nhắc để sử dụng đối với công trình nhà ga Đồng Hới.
 Sơ đồ hệ thống:
	- Sử dụng các tổ máy điều hòa cho từng khu vực riêng biệt. Mỗi tổ máy gồm một dàn nóng (outdoor) được bố trí trên sàn tầng mái. Dàn lạnh (indoor) dùng các loại cassette âm trần, treo tường, áp trần... phù hợp với nội thất trong phòng. Đường ống gas kết nối outdoor và indoor được đi trong hộp kỹ thuật và trên trần giả. 
	- Gió tươi được cấp từ trên mái, qua các hộp kỹ thuật và trần giả tới các dàn lạnh (indoor) bằng hệ thống đường ống tôn.
	- Tủ điện và điều khiển: Tủ điện tổng được đặt trên mái, gần các dàn nóng (outdoor). Các điều khiển được lắp đặt trực tiếp trong phòng cho các dàn lạnh VRV. 
7.6.3. Hệ thống thông gió.
	Khu vực vệ sinh trong nhà ga cần được hút thổi các khí bẩn đưa ra ngoài. Để đảm bảo khả năng làm việc ổn định và có hiệu quả ta dùng hệ thống thông gió hút ra cơ khí - các quạt hút lắp trên mái. Như vậy sẽ đảm bảo đưa không khí sạch vào, tránh sự lan toả không khí bẩn ra ngoài hành lang và làm ảnh hưởng tới  các khu vực xung quanh.
7.6.4. Lựa chọn thiết bị.
	Thiết bị được lựa chọn trên cơ sở đảm  bảo các tiêu chuẩn sau đây:
	- Thiết bị vận hành có độ tin cậy và tuổi thọ cao, đơn giản trong lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng, giá đầu tư thiết bị hợp lý.
	- Thiết bị áp dụng công nghệ mới của các hãng nổi tiếng, có uy tín lâu năm  của các nước công nghiệp  hàng đầu về chế tạo máy điều hoà không khí trung tâm, có chế độ bảo hành, bảo dưỡng tốt do hãng thực hiện.
	- Hiệu suất làm việc cao, dải điều chỉnh công suất rộng tiêu hao điện năng thấp để giảm chi phí vận hành.
	- Các máy có kích thước nhỏ, khối lượng nhẹ, dễ dàng treo kín trong trần, độ ồn nhỏ, đơn giản trong lắp đặt, bảo dưỡng.
[bookmark: _Toc258585971][bookmark: _Toc258586243][bookmark: _Toc265649500]IV – CHỈ TIÊU KINH Tế Kỹ THUẬT

1. [bookmark: _Toc265569397][bookmark: _Toc265649501]Hệ số mặt bằng K0

Trong đó: 
Diện tích làm việc trung bình của một tầng bao gồm các phòng làm việc chính, phòng phụ trợ, phòng quần chúng sử dụng (không tính đến diện tích cầu thang, hành lang và lối ra vào) là:
	Flv = 24,2 . 102 m2 = 24.2 ha	
Diện tích xây dựng của nhà ga là:
	Fxd = 41,3 .102 m2 = 41.3 ha
Hệ số mặt bằng:


[bookmark: _Toc265569398][bookmark: _Toc265649502]   Hệ số lợi dụng diện tích

Trong đó:
Diện tích sử dụng là diện tích thông thuỷ của tất cả các phòng chính, phụ, phòng làm nhiệm vụ giao thông (Cầu thang, hành lang, thang máy):
Fsd = 33,8. 102 m2 = 33,8 ha	
Hệ số lợi dụng diện tích là:
0.72
[bookmark: _Toc265649503]Hệ số lợi dụng khối tích K2
[bookmark: _Toc265569399]	
Trong đó:
Khối tích xây dựng của nhà ga là:công trình cao 10m
Vxd = 41.3 . 103  m3 
Tổng diện tích làm việc của hai tầng là:
48.4 m2
Hệ số lợi dụng khối tích là:
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